


Vật lý 6


ÔN TẬP LÝ THUYẾT – HKI

Bài 1+2: ĐO ĐỘ DÀI ( l )
· Đơn vị đo độ dài chính (hợp pháp) của nước Việt Nam là : mét (m).
· Dụng cụ đo độ dài là : Thước ( thước kẻ, thước dây, thước cuộn. thước kẹp, thước gấp, …)
· Khi dùng thước đo, cần biết GHĐ và ĐCNN của thước:

· GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

· ĐCNN của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

· Cách đo độ dài: (5 bước)
1. Ước lượng độ dài cần đo.

2. Chọn thước có GHĐ và ĐCNN thích hợp.

3. Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước.

4. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.

5. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật, chữ số cuối cùng của kết quả đo phải theo ÑCNN của thước.

Bài 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG

· Thể tích ký hiệu là : V

· Đơn vị chính để đo thể tích ở nước ta là : mét khối (m3).

· Dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: bình chia độ, ca đong …

· Cách đo thể tích chất lỏng: (5 bước)
1. Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo.

2. Chọn bình chia độ có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.

3. Đặt bình chia độ thẳng đứng.

4. Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình.

5. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng , chữ số cuối cùng của kết quả đo phải theo ÑCNN của bình chia độ.
·      1 lít = 1dm3              
          1 ml = 1cm3 = 1cc
Bài 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC

· Dụng cụ đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước là: bình chia độ, bình tràn.
· Cách đo thể tích của vật rắn không thấm nước và chìm trong nước: (2 cách)
· Dùng bình chia độ: Thả chìm vật rắn vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.

· Dùng bình tràn:  Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả chìm vật đó vào một bình tràn đang chứa đầy chất lỏng. Thể tích phần chất lỏng tràn từ bình tràn sang bình chứa bằng thể tích của vật.
Bài 5: KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG 

· Khối lượng ký hiệu là: m.

· Mọi vật đều có khối lượng. Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó.

· Đơn vị chính để đo khối lượng ở nước ta là: kilôgam (kg).

· Dụng cụ đo khối lượng là: Cân ( cân y tế, cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, …)
· 1 t = 1 tấn     ;     1 hg = 1 lạng = 100 g     ;     1 g = 1000 mg
Bài 6: LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG

· Lực là : tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác.

· Hai lực cân bằng: Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng vào một vật, mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.

· Một vật đang đứng yên chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì vật đó vẫn đứng yên.

Bài 7: TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC
Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật bị biến đổi chuyển động hoặc  biến dạng hoặc vừa biến đổi chuyển động vừa biến dạng vật đó.

Bài 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC

· Trọng lực là lực hút của trái đất. 
· Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống dưới.

· Trọng lượng độ lớn của trong lực.

· Trọng lượng của một vật là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật đó.

· Đơn vị lực là Niutơn (N). 

Bài 9: LỰC ĐÀN HỒI

· Vật đàn hồi khi biến dạng của vật là biến dạng đàn hồi, tức là: sau khi nén hoặc kéo dãn vật đó một cách vừa phải rồi buông ra, thì chiều dài của vật sẽ trở lại bằng chiều dài tự nhiên.

· Khi lò xo bị nén hoặc bị kéo dãn, thì lò xo sẽ tác dụng lực đàn hồi lên những vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của nó.

· Mối liên quan giữa độ biến dạng và lực đàn hồi là:  Độ biến dạng càng lớn, thì lực đàn hồi càng lớn.
Bài 10: LỰC KẾ – PHÉP ĐO LỰC. TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG 

· Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực.

· Hệ thức giữa trong lượng và khối lượng của cùng một vật:  P = 10.m ( m = P : 10

                                                                   
  Trong đó:  P là trọng lượng của vật (N).



                                                                    
        m là khối lượng của vật (kg).
Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

· Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của 1m3 chất đó.

· Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3).

· Nói khối lượng riêng của nước là 1000 kg /m3 có nghĩa là: cứ 1m3 nước thì có khối lượng là 1000kg.

· Công thức tính khối lượng riêng:  D = m / V
Trong đó: D là khối lượng riêng của chất (kg/m3).

     m là khối lượng vật (kg).




     V là thể tích của vật (m3).

· Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của 1m3  chất đó.

· Đơn vị trọng lượng riêng là Niutơn trên mét khối ( N/m3).

· Nói trọng lượng riêng của sắt là 78000 N/m3 có nghĩa là : cứ  1m3 sắt thì có trọng lượng là 78000N.

· Công thức tính trọng lượng riêng:  d = P / V

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất (N/m3).

     P là trọng lượng vật (N).




     V là thể tích của vật (m3).

· Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d = 10. D

GHI CHÚ: Các công thức cần nhớ:

1) P = 10 . m

P = d .V

2) m = P : 10
m = D .V

3) D = m : V

       4) d = P : V

 
d = 10 . D

       5) V = m : D

V = P : d
    D = d : 10

Trong đó: m là khối lượng vật (kg).


	     V là thể tích của vật (m3).


 	     P là trọng lượng vật (N).


                D là khối lượng riêng của chất (kg/m3).


     d là trọng lượng riêng của chất (N/m3).
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